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Nguyễn văn quyền 
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam 

 

 

gày 1-10-1949, tại quảng 

trường Thiên An Môn, thủ 

đô Bắc Kinh, trước sự có 

mặt và tham gia của trên ba trăm nghìn 

người, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã 

trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể nhân 

dân Trung Quốc và thế giới về sự ra đời 

của nước Cộng hoà Nhân dân Trung 

Hoa. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng 

Trung Quốc cùng với sự ra đời nước 

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là một 

trong những sự kiện chính trị to lớn, 

mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc không chỉ 

đối với lịch sử Trung Quốc mà còn là một 

sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới 

thời kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ II. 

Thắng lợi đó đã chấm dứt hoàn toàn hơn 

một thế kỷ nô dịch và thống trị của các 

thế lực ngoại bang, phong kiến, tư sản 

mại bản, đưa nhân dân Trung Quốc bước 

vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập 

dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với 

diện tích bằng 25% của châu á và số dân 

gần bằng 1/4 tổng dân số thế giới, sự ra 

đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung 

Hoa vào thời điểm ấy đã góp phần tăng 

cường ảnh hưởng, lực lượng của chủ 

nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới; 

có những ảnh hưởng sâu sắc đến phong 

trào đấu tranh giải phóng dân tộc thế 

giới, trong đó có Việt Nam đang trong 

quá trình tiến hành kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược. 

Như chúng ta đã biết, tại thời điểm nước 

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời, 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

của Việt Nam đã bước sang năm thứ tư 

trong hoàn cảnh bị kẻ thù bao vây tứ 

phía. Đảng, Chính phủ Việt Nam đã có 

những nỗ lực vượt bậc trong các hoạt 

N 
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động đối ngoại với tất cả các nước có thể 

quan hệ được, nhằm đưa cuộc đấu tranh 

chính nghĩa của nhân dân Việt Nam ra 

thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của nhân 

dân khu vực và trên thế giới, phá thế 

bao vây cô lập của kẻ thù, phân hoá kẻ 

địch, duy trì cuộc kháng chiến, từng 

bước tạo sự thay đổi trong so sánh lực 

lượng có lợi cho cách mạng, đưa sự 

nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp 

xâm lược của nhân dân ta đến ngày 

thắng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, những 

kết quả đạt được còn rất hạn chế. Xét 

dưới nhiều góc độ, cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp của Việt Nam đang 

gặp phải nhiều khó khăn. Quan hệ với 

thế giới bên ngoài lại một lần nữa gần 

như bị ngăn cách hoàn toàn kể từ khi 

Chính phủ tiến bộ Thái Lan do Thủ 

tướng Priđi Panômiông đứng đầu thay 

đổi và sau cuộc hội đàm giữa phái viên 

Chính phủ Liên Xô với phái viên Chính 

phủ Việt Nam Phạm Ngọc Thạch tại 

Thụy Sĩ (9-1947) không đưa lại kết quả. 

Trong bối cảnh như vậy, sự nghiệp cách 

mạng của nhân dân Trung Quốc sau một 

quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ 

đã thắng lợi gần như trọn vẹn đưa tới sự 

ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân 

Trung Hoa. Nước Cộng hoà Nhân dân 

Trung Hoa được thành lập là một thuận 

lợi to lớn đối với sự nghiệp kháng chiến 

chống thực dân Pháp của nhân dân Việt 

Nam, mở ra cơ hội tiếp xúc và giao lưu 

giữa Việt Nam với thế giới bên ngoài 

thông qua Trung Quốc. Bắt đầu từ đây và 

ngày càng nhiều hơn, Việt Nam chính 

thức nhận được sự chi viện của Trung 

Quốc, Liên Xô và nhiều quốc gia khác trên 

thế giới. 

Trước đây, trong những năm 1948 - 

1949, khi sự nghiệp cách mạng của Đảng 

và nhân dân Trung Quốc chưa thành 

công, theo yêu cầu của cách mạng Trung 

Quốc, Việt Nam đã chủ động giúp lương 

thực, thực phẩm và súng đạn cho biên 

khu Điền Quế (Vân Nam - Quảng Tây) 

(từ tháng 1-1948 đến cuối năm 1948, mỗi 

tháng Việt Nam gửi giúp riêng quân và 

dân biên khu Điền Quế 50 tấn muối, một 

số lượng đáng kể đạn cối 81 mm, máy 

ngắm của súng cối 81 mm, đạn AT…); 

đưa lực lượng (trên hướng biên khu Điền 

Quế gồm: Tiểu đoàn 73 thuộc Trung 

đoàn 74 Liên Khu I, Tiểu đoàn 35 thuộc 

Trung đoàn 308 chủ lực Bộ Tổng Tư 

lệnh, Đại đội 506 sơn pháo, một đại đội 

trợ chiến, bộ phận thông tin và quân y, 2 

đại đội địa phương huyện Văn Uyên và 

Thoát Lãng; hướng biên khu Việt Quế 

có: Tiểu đoàn 426 thuộc Trung đoàn 59, 

Tiểu đoàn 1 Trung đoàn độc lập Hải 

Ninh, Đại đội độc lập 1448) phối hợp với 

quân giải phóng Trung Quốc củng cố và 

mở rộng khu giải phóng biên khu Điền 

Quế (Vân Nam - Quảng Tây) và Việt 

Quế (Quảng Đông - Quảng Tây). 

Những việc làm nói trên của quân và 

dân Việt Nam đã được Đảng, Chính phủ 

và nhân dân Trung Quốc đánh giá rất 

cao. Ngày 5-1-1950, trong buổi tiếp xúc 

với đại diện Đảng, Chính phủ Việt Nam 
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Dân chủ Cộng hoà, đồng chí Chu Ân Lai 

xúc động nói: “Trong lúc Việt Nam vừa 

nghèo, vừa phải gian khổ kháng chiến, lẽ 

ra phải được Trung Quốc giúp đỡ, thế 

mà các đồng chí đã hết lòng giúp đỡ 

Trung Quốc”(1). Đồng thời cũng qua 

nghĩa cử cao đẹp này, góp phần vào việc 

đặt nền móng cho tình đoàn kết liên 

minh chiến đấu giữa Đảng, Chính phủ 

và nhân dân hai nước Việt - Trung trong 

lịch sử cách mạng mỗi nước. 

Sau ngày cách mạng Trung Quốc 

thành công, nước Cộng hoà Nhân dân 

Trung Hoa ra đời (1-10-1949), trong bối 

cảnh tình hình quốc tế có những chuyển 

biến thuận lợi cho sự nghiệp đấu tranh 

cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng 

và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 

hoà chủ trương đẩy mạnh hơn nữa công 

tác ngoại giao và tuyên truyền quốc tế, 

nhằm làm cho nhân dân thế giới, trước hết 

là các nước xã hội chủ nghĩa hiểu rõ, ủng 

hộ và giúp đỡ Việt Nam toàn diện hơn.  

Cuối tháng 1-1950, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh bí mật sang Trung Quốc qua 

đường biên giới Cao Bằng. Mục đích 

chuyến đi của Người ngoài việc gặp gỡ 

các nhà lãnh đạo Trung Quốc bàn về vấn 

đề giúp đỡ cách mạng Việt Nam chống 

thực dân Pháp, còn có việc quá cảnh 

sang Liên Xô để gặp Stalin trao đổi ý 

kiến và thống nhất một số vấn đề trong 

việc tranh thủ sự giúp đỡ các nước xã hội 

chủ nghĩa cho Việt Nam. Trong buổi làm 

việc này, Stalin cùng với Mao Trạch 

Đông, Chu Ân Lai khẳng định giúp Việt 

Nam bằng cách “trước mắt hãy trang bị 

cho 6 đại đoàn có mặt ở miền Bắc. Việt 

Nam có thể đưa ngay một số đơn vị sang 

nhận vũ khí trên đất Trung Quốc. Tỉnh 

Quảng Tây sẽ là hậu phương trực tiếp 

của Việt Nam”(1). Theo thoả thuận giữa 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh 

đạo Trung Quốc và Liên Xô, trước hết, 

Liên Xô trang bị cho Việt Nam một 

trung đoàn pháo cao xạ 37 mm, một số 

xe vận tải Môlôtôva và thuốc quân y; 

Trung Quốc trang bị vũ khí cho một số 

đại đoàn bộ binh và một đơn vị pháo 

binh, đồng thời đảm nhận vận chuyển 

hàng viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam. 

Trung Quốc sẽ cử một đoàn cố vấn quân 

sự sang giới thiệu những kinh nghiệm 

chiến đấu của giải phóng quân và đồng ý 

cho Việt Nam đưa trường lục quân sang 

Vân Nam để đào tạo và bổ túc cán bộ. Từ 

đây, Trung Quốc trở thành cầu nối giữa 

Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa 

và các lực lượng tiến bộ trên thế giới, 

đảm nhiệm vai trò chính, là nước chủ 

yếu viện trợ giúp đỡ Việt Nam kháng 

chiến. Nguồn chi viện của quốc tế qua 

con đường Trung Quốc đã góp phần 

quan trọng làm thay đổi cục diện chiến 

tranh ở Việt Nam. Archimedes Patti, 

một nhà quan sát Mỹ đã viết: “Đến năm 

1950, Mao đã ở trong thế có thể giúp đỡ 

ông Hồ qua đường biên giới phía Bắc 

Việt Nam. Ông Hồ không còn bị cô lập 

như trước, ông đã có rất nhiều đồng 

minh, trước hết là Trung Quốc và sau đó 

là Liên Xô, một sân bóng mới đã bắt 

đầu”(2). 
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Những hoạt động tích cực của Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần 

làm tăng thêm sự hiểu biết của các nước 

anh em đối với Việt Nam, thắt chặt thêm 

tình đoàn kết chiến đấu, tranh thủ sự 

chi viện quốc tế, tạo thêm thuận lợi cho 

cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 

Nam. Ngày 15-1-1950, Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà công nhận  và 

đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ 

nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 

Sau đó, ngày 18-1, Chính phủ nước Cộng 

hoà Nhân dân Trung Hoa công nhận 

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 

và ngày 30-1-1950, Chính phủ Liên bang 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết công 

nhận Chính phủ Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà. Tiếp đó, các nước dân chủ 

nhân dân khác cũng lần lượt công nhận 

và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam 

(Cộng hoà Dân chủ Đức công nhận Việt 

Nam ngày 23-1-1950, Tiệp Khắc công 

nhận Việt Nam ngày 2-2-1950, Hungary 

công nhận Việt Nam ngày 5-2-1950, 

Anbani công nhận ngày 11-2-1950…). 

Những thắng lợi ngoại giao đó đã góp 

phần nâng cao uy thế của Việt Nam trên 

trường quốc tế, phá thế bao vây của chủ 

nghĩa đế quốc đối với Việt Nam, như 

đánh giá của Đảng: “Là một đại thắng 

lợi về chính trị của ta và cũng là một việc 

rất trọng yếu trong lịch sử nước ta. Nó 

ảnh hưởng rất lớn đến cuộc kháng chiến 

hiện thời. Với sự thừa nhận của các nước 

bạn, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

đã bắt đầu có địa vị trên trường quốc tế. 

Từ nay chúng ta công nhiên đứng vào 

hàng ngũ các nước dân chủ thế giới do 

Liên Xô lãnh đạo chống bọn đế quốc gây 

chiến do Mỹ cầm đầu. Nước ta là một 

nước tiền đồn trong phòng tuyến dân chủ 

chống đế quốc ở Đông Nam châu ¸, 

chúng ta được sự ủng hộ nhiệt liệt của 

Liên Xô, Trung Hoa, các nước dân chủ 

khác và của nhân dân toàn thế giới”(3). 

Theo thoả thuận, bắt đầu từ tháng 4-

1950, Việt Nam đưa Đại đoàn 308 (thiếu 

Trung đoàn 36), Trung đoàn 174, Trung 

đoàn 209, Trung đoàn sơn pháo, hai Tiểu 

đoàn công binh và Trường sĩ quan lục 

quân sang học tập và huấn luyện quân 

sự, tiếp nhận vũ khí trang bị tại Trung 

Quốc gần với biên giới Việt - Trung. 

Đồng thời, Trung Quốc cũng cho chuyên 

chở vũ khí sang Cao Bằng (Việt Nam) 

trang bị tiếp cho hai trung đoàn khác 

đang phải đối phó với địch trên chiến 

trường. Để bảo đảm công tác hậu cần cho 

bộ đội Việt Nam trên đất Trung Quốc và 

tăng cường chi viện cho Việt Nam, ngày 

6.8.1950, Tổng cục Hậu cần Quân giải 

phóng nhân dân Trung Quốc đã thành 

lập một văn phòng ở Nam Ninh. Những 

đơn vị bộ đội Việt Nam sang Trung 

Quốc, ngoài việc được trang bị lại vũ khí 

còn được bạn giúp huấn luyện về chiến 

thuật. Theo hồi ký của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, các chiến sĩ đã luyện tập ở 

Trung Quốc ba tháng, được bắn đạn thật 

nên tiến bộ rất nhanh(4). 

Kể từ đây, trang bị vũ khí của quân 

đội Việt Nam đã có những cải thiện đáng 
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kể, vì “những năm qua, mỗi chiến sĩ chỉ 

mơ ước có một khẩu súng trong tay. Bây 

giờ không chỉ có súng mà đạn dược cũng 

khá dồi dào. Sức mạnh hoả lực của 

Trung đoàn bộ binh ta đã hoàn toàn 

thay đổi so với trước”(5). Tính đến tháng 

6-1950, Trung Quốc đã giúp Việt Nam 

đào tạo, bồi dưỡng được 3.100 cán bộ các 

cấp (trong đó có 650 cán bộ trình độ 

trung sơ cấp, 1.200 cán bộ chỉ huy bộ 

binh sơ cấp, số còn lại thuộc về các binh 

chủng công binh, pháo binh)(6). 

Tính từ khi đường biên giới phía Bắc 

của Việt Nam được khai thông, theo 

thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan 

chức năng Việt Nam, đến hết năm 1950, 

Trung Quốc đã chi viện 3.983 tấn hàng 

hoá các loại, trong đó có 1.020 tấn vũ khí 

(kể cả số súng, đạn trang bị cho các đơn 

vị Việt Nam sang huấn luyện được mang 

về nước tham gia chiến đấu), 161 tấn 

quân trang, 20 tấn thuốc và dụng cụ 

quân y, 71 tấn hàng quân giới, 30 xe vận 

tải Môlôtôva, 2.634 tấn gạo(7). 

Song song với động viên cổ vũ về mặt 

chính trị tinh thần, trao đổi kinh nghiệm 

chiến đấu; sự chi viện lương thực, vũ 

khí, đạn dược, xăng dầu của Trung Quốc 

và bạn bè đã góp phần làm tăng thêm 

sức mạnh chiến đấu của quân và dân 

Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho 

Việt Nam bảo đảm hậu cần làm nên 

chiến thắng trong chiến dịch Biên giới 

Thu Đông 1950. Với thắng lợi này, hậu 

phương kháng chiến của Việt Nam trực 

tiếp nối liền với Trung Quốc, qua đó nối 

liền với Liên Xô và các nước xã hội chủ 

nghĩa Đông Âu, khởi nguồn giao lưu 

nhiều mặt giữa cách mạng Việt Nam với 

phong trào hoà bình, độc lập dân tộc, 

dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. 

Viện trợ của các nước xã hội chủ 

nghĩa cho Việt Nam thông qua Trung 

Quốc về lương thực, vũ khí, phương tiện 

chiến tranh được duy trì thường xuyên 

hơn trong những năm 1951 - 1952. Từ 

tháng 7-1952 đến tháng 1-1953, Trung 

đoàn pháo binh 45 hạng nặng đầu tiên 

của Quân đội nhân dân Việt Nam do 

Trung Quốc giúp huấn luyện ở Mông Tự 

(Vân Nam, Trung Quốc) và Trung đoàn 

pháo cao xạ 367 (thành lập ngày 

1.4.1953), sau 6 tháng huấn luyện ở Tân 

Dương (Quảng Tây, Trung Quốc) trang 

bị toàn bộ vũ khí của Liên Xô được Bộ 

Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt 

Nam điều về nước tham gia chiến đấu 

trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, 

Trung Quốc còn trực tiếp chi viện 3.600 

viên đạn pháo 105 mm, đi theo 24 khẩu 

pháo giúp Việt Nam chuyển về nước từ 

cuối năm 1953, chiếm 18% tổng số đạn 

pháo sử dụng trong chiến dịch này(8). 

Sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, 

đạn pháo của Trung Quốc cũng vô cùng 

khan hiếm nhưng trước yêu cầu của 

chiến trường Việt Nam, Trung Quốc đã 

quyết định chi viện thêm 7.400 viên đạn 

105 mm nhưng do vận chuyển chậm nên 

không kịp phục vụ chiến dịch. Cũng 

trong những ngày cuối cùng của chiến 
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dịch Điện Biên, Trung Quốc còn giúp 

trang bị cho Việt Nam một tiểu đoàn 

ĐKZ 75 mm và 12 dàn hoả tiễn 

Cachiusa 6 nòng(9). Đây là loại hoả lực 

mạnh nhất mà ta có được lúc bấy giờ do 

bạn chi viện, kịp thời tham gia vào đợt 

tổng công kích cuối cùng chiều ngày 

6.5.1954, có tác dụng rất lớn. 

Viện trợ lương thực của Trung Quốc 

cho nhân dân Việt Nam trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp cũng góp 

phần giải quyết đáng kể những khó 

khăn của ta. Những năm 1949 - 1950, 

Trung Quốc đã nuôi dưỡng hàng chục 

nghìn cán bộ, chiến sĩ Việt Nam trên đất 

bạn, chi viện cho Việt Nam 2.634 tấn 

gạo. Từ năm 1951 đến 1954, nguồn 

lương thực của Quân đội nhân dân Việt 

Nam chủ yếu được huy động từ nhân 

dân, Trung Quốc giúp 1.700 tấn gạo 

trong chiến dịch Điện Biên Phủ chiếm 

6,52% tổng nhu cầu của bộ đội lúc đó(10).  

Ngoài trang bị vũ khí, giúp huấn 

luyện quân sự, chi viện lương thực, 

Trung Quốc còn cử đoàn cố vấn quân sự 

và chính trị sang giúp cách mạng Việt 

Nam. Đoàn cố vấn quân sự gồm 79 người 

với bí danh là Đoàn công tác Hoa Nam 

do Vi Quốc Thanh làm Trưởng đoàn đã 

có mặt tại Quảng Uyên, Cao Bằng ngày 

12-8-1950. Ngoài Đoàn cố vấn quân sự, 

Trung Quốc còn cử Trần Canh (nguyên 

Phó Tư lệnh phương diện quân Tây 

Nam, Tư lệnh Quân khu Vân Nam 

Trung Quốc) cùng một số cán bộ quân 

sự, trực tiếp làm cố vấn cho Việt Nam 

trong chiến dịch Biên giới Thu Đông 

1950. Các cố vấn Trung Quốc đã sát 

cánh cùng với quân và dân Việt Nam 

tham gia chiến đấu trên chiến trường; 

tham mưu giúp quân đội Việt Nam xây 

dựng lực lượng, xây dựng kế hoạch tác 

chiến, làm công tác chuẩn bị chiến 

trường, công tác hậu cần, giúp huấn 

luyện kỹ chiến thuật, truyền đạt kinh 

nghiệm của Quân giải phóng Trung 

Quốc. Mặc dù, có những công việc cố vấn 

Trung Quốc giải quyết chưa thực sự phù 

hợp với thực tế chiến trường của Việt 

Nam nhưng có thể nói, các cố vấn Trung 

Quốc đã có những đóng góp to lớn vào 

thắng lợi của Việt Nam trong sự nghiệp 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược. Ghi nhận và đánh giá cao công lao 

và đóng góp của đoàn cố vấn, ngày 2-9-

1953 tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 

Đoàn cố vấn  Trung Quốc , đích thân 

Người gắn Huân chương Hồ Chí Minh 

hạng hai cho các ôngLa Quý Ba và Vi 

Quốc Thanh, nhiệt liệt biểu dương tinh 

thần quốc tế vô sản của các cố vấn, cảm 

ơn sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và 

nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân 

dân Việt Nam. 

Theo thống kê của ngành hậu cần 

quân đội Việt Nam, viện trợ quốc tế cho 

nhân dân Việt Nam về: vũ khí, nguyên 

liệu quân giới, vận tải xăng dầu, gạo. 

lương thực, quân trang, quân y, phương 
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tiện thông tin, công binh từ năm 1950 

đến năm 1954 lên tới tổng số 21.517 tấn, 

trị giá khoảng 136 triệu Nhân dân tệ 

(tương đương 30 triệu rúp), trong đó: 

năm 1950 là 3.983 tấn, năm 1951 là 

6.086 tấn, năm 1952 là 2.156 tấn, năm 

1953 là 4.400 tấn, năm 1954 (từ tháng 1 

đến tháng 6) là 4.892 tấn. Về chủng loại 

bao gồm: 4.253 tấn vũ khí đạn dược, 73 

tấn hàng quân giới, 5.069 tấn hàng vận 

tải, 9.590 tấn gạo, 1.505 tấn hàng quân 

trang, 157 tấn hàng quân y, 200 tấn 

hàng thông tin, 40 tấn hàng công binh. 

Một số loại trang bị chính: 715 xe ô tô 

vận tải; 24 khẩu pháo 105 mm với 1.100 

viên đạn; 48 khẩu sơn pháo 75 mm với 

32.484 viên đạn; 76 khẩu cao xạ 37 mm 

với 51.620 viên đạn(11). Trong số vũ khí 

trang bị kể trên, ngoài ô tô vận tải, pháo 

cao xạ, hoả tiễn 6 nòng, tiểu liên K50 là 

của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 

Đông Âu, còn các loại vũ khí bộ binh, pháo 

105 mm, 75 mm, lương thực là do Chính 

phủ, nhân dân Trung Quốc viện trợ.  

Có thể nói, tuy khối lượng còn chưa 

nhiều (chiếm khoảng 20% tổng số vật 

chất mà bộ đội chủ lực Việt Nam đã sử 

dụng trên chiến trường Bắc Bộ trong 

những năm 1950 - 1954), song viện trợ 

hậu cần những năm 1950 đến 1954 là 

hết sức quý báu, đã phát huy tác dụng 

tích cực, góp phần giúp cho quân và dân 

Việt Nam làm nên chiến thắng vẻ vang 

trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 

và nhất là trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ, dẫn tới việc ký kết Hiệp nghị 

Gơnevơ (1954), kết thúc  9 năm trường 

kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Với Hiệp nghị này, lần đầu tiên trong 

lịch sử, các quốc gia lớn trên thế giới đã 

phải công nhận độc lập chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

Ngoài lĩnh vực quân sự, Trung Quốc 

còn giúp Việt Nam nhiều đoàn cố vấn về 

các lĩnh vực kinh tế, tài chính, chỉnh đốn 

tổ chức và cải cách ruộng đất. Đặc biệt, 

từ giữa năm 1953, trên lĩnh vực giáo dục 

đào tạo, Trung Quốc giúp Việt Nam xây 

dựng khu học xá Quế Lâm (Quế Lâm 

dục tài học hiệu) để đào tạo hàng ngàn 

thiếu niên Việt Nam trở thành những 

cán bộ có đức, có tài. Thiếu tướng Hồ Sĩ 

Liêm, Thiếu tướng Phạm Dần, Thiếu 

tướng Hồ Sĩ Hậu, Tiến sĩ Nguyễn Kim 

Nữ Hiếu, Tiến sĩ Trần Mai Thiên, Tiến 

sĩ Chu Hảo, Tiến sĩ Nguyễn Tiến 

Nguyên, Tiến sĩ Đặng Nguyệt ánh, Tiến 

sĩ Nguyễn Mộng Sinh, Tiến sĩ Đỗ Long, 

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hân, Tiến sĩ 

Nguyễn Đỗ Bảo, Tiến sĩ - kiến trúc sư 

Đặng Thái Hoàng… đều trưởng thành từ 

cái nôi khu học xá Quế Lâm. Ngoài ra, 

còn nhiều người trở thành uỷ viên Bộ 

Chính trị, uỷ viên Ban Chấp hành 

Trung ương như Trần Đình Hoan, Vũ 

Quốc Hùng,  

Như vậy, qua đây chúng ta thấy rằng, 

sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân 

Trung Hoa cùng sự giúp đỡ của Trung 

Quốc những năm tiếp theo sau đó đã tạo 

thuận lợi lớn đối với cuộc kháng chiến 
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chống thực dân Pháp xâm lược của Việt 

Nam. Chẳng những Việt Nam hoàn toàn 

phá được thế bao vây phong toả của chủ 

nghĩa đế quốc, nâng cao uy thế quốc tế, 

hậu phương kháng chiến được trực tiếp 

nối liền với Trung Quốc, qua đó nối liền 

với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 

Đông Âu, khởi nguồn giao lưu nhiều mặt 

giữa cách mạng Việt Nam với phong trào 

hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 

tiến bộ trên toàn thế giới, mà cũng bắt 

đầu từ đây, Việt Nam chính thức nhận 

được sự chi viện giúp đỡ của bạn bè quốc 

tế cho sự nghiệp kháng chiến đến ngày 

thắng lợi hoàn toàn. Trong đó, không thể 

không kể tới sự giúp đỡ sớm nhất, thiết 

thực và hiệu quả của Đảng, Chính phủ 

và nhân dân Trung Quốc. Nếu không có 

sự giúp đỡ của Trung Quốc và bạn bè 

quốc tế, chắc chắn cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp của nhân dân ta sẽ 

gặp nhiều khó khăn, tổn thất và hy sinh 

sẽ lớn hơn. Nhân dân Việt Nam sẽ mãi 

mãi ghi sâu và biết ơn về sự giúp đỡ quý 

báu đó. 
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